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Thị trường sản phẩm của các nghề và làng nghề 
ở Thừa Thiên Huế 

 
Hồ Thắng 
Mai Chiếm tuyến 
Hoàng Triệu Huy 

 

ùa trên số liệu thống kê và điều tra cơ sở sản xuất ở các nghề và làng nghề trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bài viết phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của các 

nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường cho 
các nghề và làng nghề trên địa bàn tỉnh. 

Từ khóa: thị trường, hình thức tiêu thụ, nghề và làng nghề, Thừa Thiên Huế. 

1. Giới thiệu  

Tính đến năm 2015, Thừa Thiên Huế có 
94 làng nghề hoạt động với 27 nhóm nghề và 
nghề khác nhau và có 69 nhóm nghề hoạt 
động riêng lẻ với 3.486 hộ, cơ sở, doanh 
nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho 
khoảng 15.000 lao động và hàng nghìn lao 
động mùa vụ, doanh thu hàng năm khoảng 
900 - 1.000 tỷ đồng. Trong 94 làng nghề, chỉ 
có một số làng nghề hoạt động tốt như đúc 
đồng Phường Đúc, mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, 
nón lá Đốc Sơ, mây tre đan Bao La, Thủy 
Lập…; còn lại đa số làng nghề hoạt động cầm 
chừng, nhiều làng nghề hoạt động khó khăn 
do hạn chế về thị trường, trong đó có một số 
làng nghề có nguy cơ mai một như gốm 
Phước Tích, rèn Hiền Lương, gạch ngói Thủy 
Phú, Nam Thanh, tranh giấy làng Sình, làng 
dệt thổ cẩm (Zèng),… (ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế, 2015). 

Cho dù được UBND tỉnh lập quy hoạch 
phát triển nhưng tình hình hoạt động của các 
nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế vẫn 
đang rất bấp bênh. Một số cơ sở sản xuất đã 
tham gia vào các hội chợ và festival để giới 
thiệu sản phẩm nhưng quá trình phát triển 
theo định hướng thị trường vẫn còn chậm, 
quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết 
giữa các cơ sở sản xuất trong cùng một làng 
nghề (Châu Anh, 2015)... Chính điều này 
ảnh hưởng lớn đến thị trường đầu ra cho sản 

phẩm của các nghề và làng nghề ở Thừa 
Thiên Huế hiện nay. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai với ba nhóm 
phương pháp chủ yếu:  

(i) Phương pháp thu thập số liệu: số liệu 
thứ cấp được thu thập thông qua các báo 
cáo, niên giám thống kê, quy hoạch phát 
triển nghề và làng nghề... của tỉnh Thừa 
Thiên Huế; số liệu sơ cấp được thu thập 
bằng cách phỏng vấn trực tiếp các cơ sở sản 
xuất theo phiếu điều tra với số lượng 360 cơ 
sở ở các nghề và làng nghề trên địa bàn của 
tỉnh Thừa Thiên Huế theo phương pháp 
chọn mẫu ngẫunhiên phân tầng theo tỷ lệ 
(Trần Tiến Khai, 2012). 

(ii) Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu: 
số liệu được xử lý bằng Excel 2007, SPSS 
16.0 và được tổng hợp theo các nhóm ngành 
của các nghề và làng nghề. 

(iii) Phương pháp phân tích số liệu: số liệu 
được phân tích bằng phương pháp thống kê 
mô tả, phương pháp so sánh và chỉ số bình 
quân, phương pháp phân tích ANOVA và 
kiểm định mối liên hệ Chi-square (Hoàng 
Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2014). Số liệu 

 

Hồ Thắng, ThS., Huyện ủy huyện Phú Lộc, Thừa 
Thiên Huế; Mai Chiếm Tuyến, ThS.; Hoàng Triệu Huy, 
TS., Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

DD  



 
 
 
 
 

 Nghiên cứu Kinh tế số 10 (461) - Tháng 10/2016  55 

Thị trường sản phẩm . . .  

 

đã được kiểm tra thảo mãn các điều kiện để 
phân tích ANOVA và Chi-square. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Giá trị sản xuất và giá trị hàng hóa 
tiểu thủ công nghiệp xuất khẩu của các 
nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế 
3.1.1. Quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp của các nghề và làng 
nghề ở Thừa Thiên Huế 
Hình 1 cho thấy giá trị sản xuất của các 

nhóm nghề có sự tăng trưởng không đồng đều, 

trong đó tăng cao nhất là nhóm nghề dệt 
may, may mặc, thêu ren với tốc độ tăng 
trưởng bình quân lên đến 48,59%, đưa giá trị 
sản xuất của nhóm nghề này đạt đến 
1.084,82 tỷ đồng vào năm 2014, gấp 4,87 lần 
giá trị sản xuất năm 2010; trong khi đó thấp 
nhất là nhóm nghề khác (như chổi đót, tăm 
hương, khai thác khoáng sản...) với tốc độ 
tăng trưởng bình quân chỉ đạt 15,79%/năm 
đưa giá trị nhóm nghề này đạt 1.056,89,70 tỷ 
đồng vào năm 2014.  

hình 1: Quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất TTCN của các nghề và làng nghề ở Thừa 
Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2014 phân theo nhóm ngành 

(a) Quy mô 

 

587,92 736,01 
874,00 940,47 1.056,89 254,80 

298,62 
348,75 425,52 

540,41 

187,00 
249,50 

284,20 
329,13 

355,50 

222,54 
362,58 

437,40 

 
693,19 

 
 

1.084,82 

232,88 

297,23 

351,52 

319,23 

 

709,92 

344,34 

457,32 

598,99 

722,15 

796,25 

1. Chế biến nông sản thực phẩm 
3. Dệt may, may mặc, thêu ren 
5. Thủ công mỹ nghệ 

2. Chế biến gỗ, mây tre, đan lát 
4. Cơ khí, ngũ kim 
6. Khác  

(b) Cơ cấu 

    1. Chế biến nông sản thực phẩm                       2. Chế biến gỗ, mây tre, đan lát                  3. Dệt may, may mặc, thêu ren        

    4. Cơ khí, ngũ kim                                                5. Thủ công mỹ nghệ                                   6. Khác  
Nguồn: Phòng Thống kê các huyện, thị và thành phố ở Thừa Thiên Huế, 2015.  
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Sự khác biệt đáng kể về tốc độ tăng trưởng 

bình quân giữa các nhóm nghề đã làm cho tỷ 
trọng giá trị sản xuất của chúng trong tổng 
giá trị TTCN không đồng đều. Trong đó, 
chiếm tỷ trọng cao nhất là nhóm ngành nghề 
khác dù có xu hướng giảm trong giai đoạn 
2010 - 2014, từ 32,14% xuống còn 23,16%. Sự 
giảm sút này xuất phát từ sự gia tăng nhanh 
giá trị sản xuất của nhóm ngành dệt may, 
may mặc và thêu ren, trong khi giá trị các 
ngành khác khá ổn định, tỷ trọng giá trị sản 
xuất của nhóm ngành này tăng từ 12,16% 
vào năm 2010 lên đến 23,87% vào năm 2014. 

Có thể nói rằng Thừa Thiên Huế đã và 
đang có điều kiện để phát triển đa dạng các 
ngành nghề TTCN với các nhóm nghề truyền 
thống cũng như hiện đại qua đó góp phần 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói 
chung cũng như thực hiện tốt việc chuyển 

dịch cơ cấu lao động nói riêng trong quá trình 
xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế.  

3.1.2. Quy mô và tỷ trọng giá trị hàng hóa 
TTCN xuất khẩu ở Thừa Thiên Huế 

Số liệu hình 2 cho thấy rằng giá trị xuất 
khẩu hàng hóa của Thừa Thiên Huế giai 
đoạn 2010 - 2014 có sự gia tăng rất đáng kể, 
năm 2014 đạt đến 623.718.000 USD, gấp 
2,42 lần so với năm 2010. Trong số các loại 
hàng hóa xuất khẩu, giá trị hàng công 
nghiệp nhẹ và TTCN là rất lớn, và lớn hơn 
rất nhiều so với giá trị xuất khẩu các mặt 
hàng khác như thủy sản, lâm sản, nông sản 
hay công nghiệp nặng và khoáng sản, năm 
2014 đã tăng lên đến 495.841.000 USD, tăng 
bình quân 25,97%/năm trong giai đoạn này. 
Đưa giá trị xuất khẩu công nghiệp nhẹ và 
TTCN chiếm tỷ trọng từ 76,47% vào năm 
2010 lên 79,59% vào năm 2014. 

hình 2: Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai đoạn 2010 - 2014 phân theo nhóm ngành 

(a) Quy mô                                             (b) Cơ cấu 

 

 
196.913 

 
 

285.632 

 
 

364.830 

 
 

437.403 

 
 
 

495.841 

Nông sản Lâm sản Thủy sản CN nhẹ và TTCN CN nặng và khoáng sản 
 

 
 
 
 

76,47 

 
 
 
 

75,08 

 
 
 
 

77,79 

 
 
 
 

80,20 

15,63 17,02 13,85 13,50 13,38 

 
 
 
 

79,50 

3,03 4,23 3,57 2,60 4,70 

2,42 3,70 4,79 3,04 4,71 

   

CN nặng và khoáng sản CN nhẹ và TTCN Nông sản Lâm sản Thủy sản  
Nguồn: Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, 2015. 

 

3.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của 
các cơ sở sản xuất các nghề và làng 
nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
3.2.1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của 
các cơ sở sản xuất 
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng doanh 

thu tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản 
xuấtđạt khá, trong đó cao nhất là các cơ sở 
của nhóm ngành khác (khai thác khoáng 

sản, gốm, sứ, vật liệu xây dựng...) với bình 
quân lên đến 484.310,18 nghìn đồng/cơ sở, 
thấp nhất là các cơ sở ở nhóm ngành chế biến 
nông sản thực phẩm với chỉ 38.612,28 nghìn 
đồng/cơ sở trong năm 2014. Tính bình quân 
cho toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, doanh thu 
đạt 92.847,19 nghìn đồng/cơ sở/năm.  

Mặc dù doanh thu tiêu thụ sản phẩm của 
nhóm ngành khác cao hơn nhiều so với các 
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nhóm ngành còn lại (do ở nhóm ngành này 
có cơ sở thuộc nghề khai khoáng) nhưng kết 
quả kiểm định ANOVA cho thấy rằng 

không có sự khác biệt về doanh thu của các 
cơ sở giữa các nhóm ngành khi giá trị sig. 
bằng 0,950. 

Bảng 1: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở ở Thừa Thiên Huế 

Nhóm ngành Số cơ sở Doanh thu (1000đ/cơ sở) 

Chế biến nông sản thực phẩm 105 38.612,28 

Chế biến gỗ, mây tre đan 127 40.662,61 

Dệt, may mặc, thêu ren 31 95.569,89 

Cơ khí, ngũ kim, kim hoàn 31 57.826,87 

Thủ công mỹ nghệ 32 93.271,88 

Khác 34 484.310,18 

Tổng số/Bình quân chung 360 92.847,19 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2015. 

3.2.2. Hình thức tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất 

Bảng 2: Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm theo các hình thức bán của các cơ sở ở 
Thừa Thiên Huế (%) 

Hình thức bán 
Chế biến 

nông sản thực 
phẩm 

Chế biến gỗ,  
mây tre đan 

Dệt, may 
mặc,  thêu 

ren 

Cơ khí, 
ngũ kim, 
kim hoàn 

Thủ công 
mỹ nghệ 

Khác 
Bình 
quân 
chung 

Bán lẻ tại nhà 28,08ac 21,67bc 48,06a 25,97ac 23,13ac 47,94a 28,79 

Bán sỉ cho thu gom 
tại địa phương 

28,95a 17,07b 3,23b 9,03b 7,19b 7,21b 16,84 

Bán sỉ cho thu gom 
ngoài địa phương 

16,48ab 24,61a 2,58b 15,32ab 14,06ab 19,12ab 18,08 

Gửi bán tại các đại 
lý 

7,14ab 2,76a 0,65a 13,39b 2,81ab 4,41ab 4,93 

Bán tại chợ địa 
phương 

13,50 5,98 8,71 11,29 4,06 4,12 8,52 

Xuất khẩu trực tiếp 0,29 0,24 3,23 0,16 0,00 0,00 0,46 

Đặt hàng - 
giao tận nơi người 
mua 

4,90a 21,06b 21,61abc 20,81ab 45,62c 15,74ab 18,06 

Khác 0,66a 6,61ab 11,93b 4,03ab 3,13ab 1,46ab 4,32 

Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ghi chú:Các giá trị trung bình giữa các cột trong cùng một hàng có ít nhất một chữ cái giống nhau thì sự khác nhau 
không có ý nghĩa thống kê với α bằng 0,05. 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2015. 

 

Số liệu bảng 2 cho thấy rằng các cơ sở bán 
sản phẩm với các phương thức rất đa dạng, 
trong đó hình thức bán lẻ tại nhà được áp 
dụng phổ biến nhất trong các nhóm ngành, 

tỷ lệ này ở nhóm ngành chế biến gỗ, mây tre 
đan đạt 21,67%, còn ở nhóm ngành dệt, may 
mặc, thêu ren thì lên đến 48,06%. Bên cạnh 
đó, đặt hàng - giao hàng tận nơi cũng là hình 
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thức bán được các cơ sở thực hiện khá đều 
đặn, tỷ lệ này ở nhóm ngành thủ công mỹ 
nghệ lên đến 45,62%. Trong khi đó bán sỉ cho 
thu gom là hình thức bán phổ biến thứ ba ở 
các nghề và làng nghề của Thừa Thiên Huế, 
bán sỉ cho thu gom tại địa phương và ngoài 
địa phương ở nhóm ngành chế biến nông sản, 
thực phẩm đạt lần lượt đạt 28,95% và 
16,48%, tỷ lệ này ở nhóm ngành chế biến gỗ, 
mây tre đan là 17,97% và 24,61%.  

Tùy vào từng nhóm ngành mà tỷ lệ bán 
sản phẩm ở các hình thức của các cơ sở điều 
tra có sự khác biệt đáng kể. Kết quả kiểm 
định ở bảng 3 cho thấy, giá trị sig.1 của hình 

thức bán lẻ tại nhà bằng 0,294, điều này cho 
thấy phương sai tỷ lệ bán lẻ tại nhà của các 
cơ sở điều tra giữa các nhóm ngành là đồng 
nhất, từ đó chúng ta thấy rằng tỷ lệ bán lẻ 
tại nhà của các cơ sở điều tra giữa các nhóm 
ngành khác nhau có ý nghĩa thống kê khi giá 
trị sig.2 bằng 0,000. ở các hình thức bán còn 
lại, giá trị sig.1 đều nhỏ hơn 0,05, do đó 
phương sai tỷ lệ bán theo các hình thức giữa 
các nhóm ngành không đồng nhất, như vậy 
số liệu bảng 2 cho thấy tỷ lệ bán theo các 
hình thức giữa các nhó ngành có sự khác 
biệt. Nguyên nhân khác biệt chủ yếu do đặc 
tính sản phẩm của các nhóm ngành. 

Bảng 3: Kiểm định sự khác biệt về tỷ lệ bán theo các hình thức giữa các 
nhóm ngành 

Hình thức bán 

Test of Homogeneity of Variances ANOVA 

Levene Statistic df1 df2 Sig.1 Sum of Squares df Mean Square F Sig.2 

Bán lẻ tại nhà 1,231 5 354 0,294 31.753,653 5 6.350,731 4,563 0,000 

Bán sỉ cho thu gom tại địa 
phương 

21,934 5 354 0,000 29.184,030 5 5.836,806 6,439 0,000 

Bán sỉ cho thu gom ngoài địa 
phương 

12,268 5 354 0,000 13.915,268 5 2.783,054 2,822 0,016 

Gửi bán tại các đại lý 9,319 5 354 0,000 4.053,412 5 810,682 2,659 0,022 

Bán tại chợ địa phương 6,046 5 354 0,000 4.949,469 5 989,894 1,868 0,099 

Xuất khẩu trực tiếp 7,411 5 354 0,000 263,420 5 52,684 1,745 0,124 

Đặt hàng - giao tận nơi mua 23,300 5 354 0,000 44.440,034 5 8.888,007 7,992 0,000 

Khác 10,914 5 354 0,000 4.934,060 5 986,812 2,730 0,020 

Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra, 2015. 
 

3.2.3. Phương pháp xác định giá bán sản 
phẩm của các cơ sở sản xuất 
Số liệu bảng 4 cho thấy đa số giá bán sản 

phẩm được xác định thông quan thỏa thuận 
giữa hai bên (mua và bán), tỷ lệ này bình 
quân đạt đến 56,11% tổng số cơ sở điều tra. 
Đặc biệt tỷ lệ này đạt cao ở một số nhóm 
ngành như nhóm ngành chế biến gỗ, mây 
tre đan với 64,57%, cơ khí, ngũ kim, kim 
hoàn với 67,74%, nhóm ngành thủ công mỹ 
nghệ thì lên đến 87,50%. Bên cạnh phương 
pháp thỏa thuận giữa hai bên, có một tỷ lệ 
khá số cơ sở rất chủ động trong việc xác 

định giá bán, chủ cơ sở là người quyết định 
giá bán, tỷ lệ này ở nhóm ngành chế biến 
nông sản thực phẩm lên đến 66,67%. Tuy 
nhiên vẫn còn một số cơ sở ở một vài nhóm 
ngành phải chấp nhận giá bán, nhất là ở 
nhóm ngành chế biến gỗ, mây tre đan với tỷ 
lệ 18,11%. Đây là một vấn đề cần phải xem 
xét trong quá trình phát triển các cơ sở 
nghề và làng nghề theo định hướng thị 
trường hiện nay. Đặc biệt, cần xem xét cụ 
thể đặc tính từng nhóm ngành để có những 
giải pháp hợp lý nhằm giúp các cơ sở chủ 
động hơn trong việc xác định giá bán, vì kết 
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quả kiểm định ở bảng 5 cho thấy có mối 
quan hệ giữa nhóm nghề với phương pháp 

xác định giá bán sản phẩm của các cơ sở 
nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế. 

Bảng 4: Phương pháp xác định giá bán sản phẩm của các cơ sở sản xuất ở 
Thừa Thiên Huế 

Phương pháp 

Chế biến 

nông sản 

thực phẩm 

Chế biến gỗ, 

mây tre đan 

Dệt, may 

mặc, thêu 

ren 

Cơ khí, ngũ 

kim, kim 

hoàn 

Thủ công 

mỹ nghệ 
Khác Tổng số 

Số 

lượng 

(cơ 

sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ 

sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ 

sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ 

sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ 

sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ 

sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ 

sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Thỏa thuận 2 

bên 
31 29,52 82 64,57 19 61,29 21 67,74 28 87,50 21 61,76 202 56,11 

Ngưới bán 

quyết định 
70 66,67 19 14,96 9 29,03 10 32,26 3 9,38 12 35,29 123 34,17 

Người bán 

chấp nhận 
0 0,00 23 18,11 1 3,23 0 0,00 1 3,12 1 2,94 26 7,22 

Theo giá thị 

trường 
4 3,81 3 2,36 2 6,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,50 

Tổng số 105 100 127 100 31 100 31 100 32 100 34 100 360 100 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2015. 

Bảng 5: Kiểm định mối liên hệ giữa nhóm nghề với phương pháp xác định giá bán 
sản phẩm của các cơ sở nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế 

Norms Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 111,819 15 0,000 

Likelihood Ratio 118,555 15 0,000 

Linear-by-Linear Association 18,589 1 0,000 

N of Valid Cases 360   

Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra, 2015. 

 
3.3. Tình hình hoạt động phát triển 
thị trường sản phẩm ở các nghề và 
làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế  
3.3.1. Tình hình tham gia vào các hội, hiệp 
hội, hay hợp tác xã sản xuất  
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các 

cơsở sản xuất không mấy quan tâm đến vấn 

đề liên kết các cơ sở sản xuất nhằm tìm kiếm 
khách hàng, mở rộng thị trường. Tỷ lệ các cơ 
sở sản xuất không và không có kế hoạch tham 
gia vào hội, hiệp hội hay hợp tác xã rất cao, 
bình quân đạt đến 83,61%. Đặc biệt, tỷ lệ này 
ở nhóm ngành dệt, may mặc và thêu ren lên 
đến 90,32%, thấp nhất là ở nhóm ngành thủ 
công mỹ nghệ cũng lên đến 65,62%. 
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Bảng 6: Tình hình tham gia và lý do không tham vào các hội, hiệp hội, hay hợp tác 

xã sản xuất  

 

Chỉ tiêu 

Chế biến nông sản 

thực phẩm 

Chế biến gỗ,  

mây tre đan 

Dệt, may mặc,  

thêu ren 

Cơ khí, ngũ kim,  

kim hoàn 

Thủ công mỹ 

nghệ 
Khác Tổng số 

Số lượng 

(cơ sở) 

Cơ cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ sở) 

Cơ cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(cơ sở) 

Cơ 

cấu 

(%) 

1. Tình hình tham 
gia 

              

- Có 14 13,33 16 12,6 3 9,68 4 12,9 11 34,38 11 32,35 59 16,39 

- Không 86 81,9 106 83,46 24 77,42 23 74,19 17 53,12 21 61,76 277 76,94 

- Không có kế 
hoạch 

5 4,76 5 3,94 4 12,9 4 12,9 4 12,5 2 5,88 24 6,67 

Tổng số 105 100 127 100 31 100 31 100 32 100 34 100 360 100 

2. Lý do không 
tham gia 

              

Chỉ nhận gia công 0 0,00 1 0,94 2 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,08 

Do tính chất sản 
phẩm 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,76 1 0,36 

Đang là thành 
viên của hợp tác 
xã 

0 0,00 0 0,00 3 12,50 0 0,00 0 0,00 1 4,76 4 1,44 

Hoạt động một 
mình hiệu quả 
hơn 

40 46,51 67 63,21 10 41,67 10 43,48 7 41,18 10 47,62 144 51,99 

Không có hiệp hội 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 9,52 2 0,72 

Không có thời 
gian 

4 4,65 0 0,00 5 20,83 1 4,35 5 29,41 4 19,05 19 6,86 

Không được mời 0 0,00 1 0,94 1 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,72 

Không mang lại 
hiệu quả 

5 5,81 20 18,87 1 4,17 5 21,74 2 11,76 1 4,76 34 12,27 

Quy mô sản xuất 
nhỏ 

37 43,02 17 16,04 2 8,33 7 30,43 1 5,88 2 9,52 66 23,83 

Sản phẩm độc 
quyền trên thị 
trường 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 11,76 0 0,00 2 0,72 

Tổng số 86 100,00 106 100,00 24 100,00 23 100,00 17 100,00 21 100,00 277 100,00 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2015. 

 

Việc các cơ sở không tham gia vào các hội, 
hiệp hội hay hợp tác xã có rất nhiều nguyên 
nhân, trong đó quy mô sản xuất nhỏ là lý do 
phổ biến, với bình quân 23,83%. Tuy nhiên, 
nguyên nhân đáng chú ý và phổ biến hơn 

chính là các cơ sở thấy rằng hoạt động một 
mình hiệu quả hơn, chiếm đến 51,99% tổng 
số các nguyên nhân. Ngoài ra, hai lý do ảnh 
hưởng đến việc tham gia của các cơ sở đó là: 
không có thời gian và không mang lại hiệu 
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quả. Đây là một tâm lý rất đáng quan ngại 
trong quá trình phát triển nghề theo hướng 
thị trường. Do đó, nếu giải tỏa được tâm lý 
này thì chắc chắn việc liên kết sản xuất giữa 
các cơ sở để khắc phục nguyên nhân quy mô 
sản xuất nhỏ qua đó tạo sự phát triển một 
cách đồng bộ và chủ động đối với các nghề và 
làng nghề ở Thừa Thiên Huế hiện nay. Điều 
này cũng đồng nhất với nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Khắc Hoàn và Lê Thị Kim Liên 
(2012).  

3.3.2. Tình hình và kế hoạch đăng ký nhãn 
mác, thương hiệu sản phẩm của các cơ sở 
sản xuất 

Số liệu bảng 7 cho thấy rằng bình quân có 
đến 85,00% số cơ sở sản xuấtkhông đăng ký 
nhãn mác và thương hiệu sản phẩm, trong đó 
cao nhất là ở nhóm ngành thủ công mỹ nghệ, 
lên đến 93,75%. Kết quả nghiên cứu cũng cho 
thấy rằng giữa các nhóm ngành và việc đăng 
ký nhãn mác và thương hiệu sản phẩm có mối 
liên hệ với nhau (sig. bằng 0,000 < 0,05). Do 
đó, cần nghiên cứu cụ thể hơn đặc trưng của 
các nhóm ngành để làm rõ mối liên hệ này 

được tạo ra do những yếu tố hay sự khác biệt 
nào từ đó làm căn cứ cho những giải pháp 
nhằm khuyến khích đăng ký nhãn mác, 
thương hiệu sản phẩm của các cơ sở.  

Tình hình đăng ký hiện nay đã không tích 
cực, trong thời gian tới các cơ sở cũng không 
mấy mặn mà đăng ký nhãn mác và thương 
hiệu sản phẩm, tỷ lệ này lên đến 82,03%. Đây 
là một vấn đề cấp thiết, cần giải quyết ngay để 
đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách 
chính thống với nhiều phương thức khác nhau.  

Phân tích trên đây cho thấy, các cơ sở chưa 
coi trọng việc đăng ký nhãn mác và thương 
hiệu sản phẩm, chính vì vậy việc tìm kiếm 
đầu ra cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn. 
Khách hàng biết đến sản phẩm chủ yếu qua 
những kênh truyền thống như truyền miệng, 
thông qua đối tượng như bạn bè, người thân 
chứ không phải bằng những kênh thông tin 
hiện đại như các phương tiện thông tin đại 
chúng, mạng xã hội hay kể cả những hội chợ, 
triển lãm. Điều này tạo nên những thách thức 
lớn đối với các cơ sở sản xuất của các nghề và 
làng nghề ở Thừa Thiên Huế. 

Bảng 7: Tình hình và kế hoạch đăng ký nhãn mác và thương hiệu sản phẩm của 
các cơ sở điều tra ở Thừa Thiên Huế 

 

Chỉ tiêu 

Chế biến nông 
sản thực 
phẩm 

Chế biến gỗ, 
mây tre đan 

Dệt, may mặc,  
thêu ren 

Cơ khí, ngũ 
kim, kim hoàn 

Thủ công mỹ 
nghệ 

Khác Tổng số Chi-Square Tests 

Số 
lượng 
(cơ 
sở) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ 
sở) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ 
sở) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ 
sở) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ 
sở) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ 
sở) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Số 
lượng 
(cơ 
sở) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Pearson 

Chi- 

square 

df 

Asymp. 

Sig. 

(2-sided) 

1. Tình hình đăng ký nhãn mác, thương hiệu sản phẩm 28,294 5 0,000 

Có 16 15,24 9 7,09 7 22,58 6 19,35 2 6,25 14 41,18 54 15,00    

Không 89 84,76 118 92,91 24 77,42 25 80,65 30 93,75 20 58,82 306 85,00    

Tổng số 105 100,00 127 100,00 31 100,00 31 100,00 32 100,00 34 100,00 360 100,00    

2. Kế hoạch đăng ký nhãn mác, thương hiệu trong thời gian tới 10,657 10 0,385 

Có 11 12,36 7 5,93 3 12,50 2 8,00 7 23,33 3 15,00 33 10,78    

Không 73 82,02 101 85,59 18 75,00 21 84,00 22 73,33 16 80,00 251 82,03    

Không chắc 
chắn 

5 5,62 10 8,47 3 12,50 2 8,00 1 3,33 1 5,00 22 7,19    

Tổng số 89 100,00 118 100,00 24 100,00 25 100,00 30 100,00 20 100,00 306 100,00    

Nguồn: Số liệu điều tra, 2015.  
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4. Kết luận và kiến nghị 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: (i) hình 
thức bán sản phẩm của các cơ sở sản xuấtở 
các nhóm ngành rất da dạng, trong đó phổ 
biến nhất vẫn là bán lẻ tại nhà; giữa các 
nhóm ngành khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
đa số hình thức bán; (ii) có mối liên hệ giữa 
các nhóm ngành với phương pháp xác định 
giá bán sản phẩm, trong đó hai phương pháp 
xác định giá bán chủ yếu vẫn là thỏa thuận 
giữa hai bên và do chủ cơ sở quyết định; (iii) 
các cơ sở vẫn chưa mạnh dạn tham gia vào 
các hội, hiệp hội hay hợp tác xã sản xuất với 
những lý do chủ yếu mang tính chủ quan, 
đặc biệt, các cơ sở luôn muốn hoạt động một 
mình vì nghĩ như vậy hiệu quả hơn; (iv) đa số 
các cơ sở chưa đăng ký nhãn mác, thương 
hiệu sản phẩm, chính vì vậy việc tìm kiếm 
đầu ra cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn. 
Do đó, để phát triển thị trường sản phẩm cho 
các nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế, 
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:  

- Đẩy mạnh sự liên kết giữa các cơ sở sản 
xuất trong các nghề và làng nghề nhằm khắc 
phục điểm yếu quy mô sản xuất nhỏ của các 
cơ sở, qua đó sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị 
trường hay những đơn hàng với quy mô lớn. 

- Khuyến khích các cơ sở tham gia vào các 
hội, hiệp hội hay hợp tác xã để từ đó tiến đến 
sản xuất sản phẩm một cách đồng nhất, 
nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm độc 
quyền cho từng nghề và làng nghề, từ đó gắn 
với du lịch trải nghiệm, khám phá để phát 
triển. 

- Nâng cao nhận thức của các cơ sở về vấn 
đề chất lượng, mẫu mã và bao bì sản phẩm 
để bắt kịp với những biến động của nền kinh 
tế thị trường hiện nay. 

- Tăng cường sự hỗ trợ của chính quyền 
địa phương cũng như các tổ chức đối với các 
cơ sở sản xuất ở các nghề và làng nghề của 
Thừa Thiên Huế, nhất là về vấn đề xúc tiến 
thương mại, tiêu thụ sản phẩm và vốn sản 
xuất kinh doanh. 

- Đánh giá cụ thể các kênh tiêu thụ sản 
phẩm hiện có của các nhóm ngành để xác 
định chính xác kênh tiêu thụ đặc trưng cho 
từng nhóm ngành nhằm vừa tránh hiện 
tượng bị ép giá vừa tăng tính chủ động cho 
các cơ sở./. 
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